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Tóm tắt nghiên cứu 
 

Tổng quan: Nghiên cứu này là một bộ phận của chương trình nghiên cứu quốc tế đồng triển 

khai tại Việt nam và Benin với tài trợ của Tổ chức Phát triển Quốc tế của Canada (CIDA 

Canada) nhằm tìm kiếm giải pháp khả thi trong phòng chống thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em và 

phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng thiết kế can thiệp cộng 

đồng qua hai giai đoạn nhằm đánh giá hiệu quả của hai giải pháp can thiệp (1) bổ sung sắt 

vào khẩu phần ăn thông qua sử dụng nồi gang, thép nấu ăn hàng ngày, và (2) bổ sung sắt sử 

dụng chế phẩm y tế: gói bổ sung đa vi chất Sprinkles và uống viên sắt. Giai đoạn I bao gồm 

hai nghiên cứu chính: (1) định lượng mức độ thôi nhiễm sắt từ dụng cụ nấu ăn vào thức ăn và 

thực phẩm theo cách chế biến của Việt Nam; (2) đánh giá hiệu quả giảm thiếu máu thiếu sắt 

trong điều kiện giám sát chặt chẽ (efficiency study) trên các đối tượng trẻ nhỏ 6-24 tháng, trẻ 

gái vị thành niên và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (11-43 tuổi). Giai đoạn 2 nhằm đánh giá giá 

thành và hiệu quả bảo vệ chống thiếu máu thiếu sắt trên diện rộng trong điều kiện thực tế của 

Việt Nam (cost-effectiveness study). Báo cáo này đưa ra kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1. 

 

Phương pháp: Giai đoạn 1 tiến hành trong năm 2004, tại 3 xã Đặng Lễ, Nguyễn Trãi, Vân 

Du thuộc huyện Ân Thi (Hưng Yên). Tại Đặng lễ, 76 nồi thép đã được phát cho các gia đình 

sử dụng trong 4,5 tháng chọn theo tiêu chuẩn có ít nhất 2 đối tượng trong diện nghiên cứu và 

một trong số đó bị thiếu máu xác định bằng xét nghiệm hemoglobin. Tương tự, 60 nồi gang 

được phát cho các gia đình có người thiếu máu tại Vân Du. Tại Nguyễn Trãi, 59 gia đình có 

đối tượng thiếu máu được chọn can thiệp bằng bổ sung Sprinkles (cho trẻ 6-23 tháng) và viên 

sắt cho trẻ gái vị thành niên và phụ nữ tuổi sinh đẻ (11-43 tuổi). Đánh giá thiếu máu thiếu sắt 

bằng xét nghiệm nồng độ Hemoglobin và sắt huyết thanh do Viện Dinh dưỡng thực hiện. 

Nồng độ sắt thôi nhiễm từ nồi vào thức ăn chế biến được đo lường bằng phương pháp hấp thu 

quang phổ hạt nhân do Phòng xét nghiệm Đại học Toronto (Canada) thực hiện. Độ tuân thủ 

của các đối tượng trong nghiên cứu được theo rõi hai tuần một lần qua phỏng vấn và kiểm tra 

trực tiếp nồi sử dụng và đếm thuốc còn lại do trung tâm RTCCD thực hiện.  

 

Kết quả: Kết quả của giai đoạn I thể hiện ở 2 nội dung chính: (1) Chấp nhận của người dân 

và độ tuân thủ đối với mỗi biện pháp can thiệp: dùng nồi thép, nồi gang, Sprinkles, viên sắt 

trong chống thiếu máu trên cộng đồng; (2) Hiệu quả giảm thiếu máu thiếu sắt của mỗi biện 

pháp. 
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1) Chấp nhận của người dân và độ tuân thủ đối với mỗi biện pháp can thiệp: Mức độ sử 

dụng nồi gang/thép tăng ở mỗi lần giám sát. Tần suất dùng nồi ở các nhóm đối tượng 

trung bình là 0.5 lần/ngày ở 3 lần giám sát đầu, tăng dần lên 1 lần/ngày ở 2 lần giám 

sát sau. Mức độ tuân thủ sử dụng Sprinkles và viên sắt là cao và tăng dần trong quá 

trình nghiên cứu theo mỗi lần giám sát. Trẻ nhỏ dùng trung bình 5.5 lần/tuần (theo 

quy định là 7 gói/tuần) và 1/2 số phụ nữ và trẻ nhỏ uống thuốc theo quy định và con 

số này giữ tương đối ổn định trong suốt 5 lần giám sát. 

 

2) Hiệu quả giảm thiếu máu thiếu sắt: Sự thay đổi hemoglobin và tỷ lệ thiếu máu được 

đo lường trước và sau khi can thiệp. Nồng độ hemoglobin tăng ở tất cả các nhóm trước 

và sau khi can thiệp, tăng nhiều hơn ở trẻ em và ở nhóm sử dụng nồi thép. Hàm lượng 

ferritin giảm ở tất cả các nhóm trừ nhóm nồi gang.  

 

 

Kết luận và khuyến cáo: Nghiên cứu giai đoạn I chưa phản ảnh rõ ràng hiệu quả của nồi nấu 

ăn làm từ sắt (gang/thép) nhưng có bằng chứng để tin rằng sử dụng nồi nấu ăn bằng thép cho 

trẻ em sẽ có hiệu quả trong phòng chống thiếu máu. Đồng thời, xét 3 khả năng can thiệp cho 

giai đoạn II (gói bổ sung đa vi chất, tẩy giun, nồi sắt), và bằng chứng để mở rộng nghiên cứu 

cho trẻ em – nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất về thiếu máu và thiếu sắt tại cộng đồng -  

thì gói bổ sung đa vi chất Sprinkles được xem là hiệu quả và phù hợp trong phòng chống 

thiếu máu, với chi phí giá thành hợp lý (nếu 60 gói đến được tận tay trẻ với giá thành là 

khoảng 160 VND 1 gói ). Cân nhắc hai biện pháp can thiệp trên, hướng nghiên cứu cho giai 

đoạn 2 là so sánh sự chấp nhận, độ bao phủ và khả năng tuân thủ của người dân với 2 biện 

pháp này áp dụng cho phòng chống và điều trị thiếu máu thiếu sắt ở trẻ nhỏ. 

 

Nồng độ hemoglobin trung bình và tỷ lệ thiếu máu của các nhóm đối tượng đều tăng rõ ràng 

có ý nghĩa thống kê so sánh giữa thời điểm khảo sát tiền dự án (2/2004) với thời điểm xét 

nghiệm đầu kỳ khi dự án chưa cung cấp thuốc (viên sắt, Sprinkles) và 2 tháng sau khi phát nồi 

gang/nồi thép. Khuyến cáo đưa ra là tăng cường cung cấp thông tin về phòng chống thiếu 

máu thường xuyên và trực tiếp tới người dân. Đồng thời, cải thiện hệ thống truyền thông về 

phòng chống thiếu máu thiếu sắt để tăng cường khả năng tiếp cận với cộng đồng. 

 




